THUYẾT MINH Và quy định áp dụng

đơn giá xây dựng công trình 

phần xây dựng

(Ban hành theo Quyết định số 2992/2006/QĐ-UBND ngày 19/10/2006

 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá)


Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng là chỉ tiêu kinh kế kỹ thuật tổng hợp bao gồm toàn bộ chi phí trực tiếp về vật liệu, nhân công và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng như 1m3 tường gạch, 1m3 bê tông, 1m2 lát gạch, 1 tấn cốt thép, 100m dài cọc, v.v...từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác xây dựng (kể cả những chi phí cần thiết do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo thi công xây dựng liên tục, đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật).
1. Đơn giá xây dựng cơ bản được xác định trên cơ sở:
· Luật xây dựng ngày 26/11/2003.

· Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
· Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước;
· Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 07/09/2006 của Chính phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu chung;
· Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 01/04/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình;

· Định mức dự toán xây dựng công trình: Phần xây dựng ban hành theo Quyết định số 24/2005/QĐ-BXD ngày 29/07/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;
· Bảng giá ca máy va thiết bị thi công tỉnh Thanh Hoá ban hành kèm theo Quyết định số 2159/2006/QĐ-UBND ngày 07/08/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá;

· Giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị đến hiện trường xây lắp thời điểm quý II/2006;
· Tài liệu hướng dẫn tính toán đơn giá xây dựng của Bộ xây dựng;
· Các văn bản khác theo quy định của Nhà nước.

2. Đơn giá xây dựng cơ bản bao gồm các chi phí sau:

2.1. Chi phí vật liệu:

· Là chi phí các loại vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phận rời lẻ, các vật liệu luân chuyển (không kể vật liệu phụ cần dùng cho máy móc, phương tiện vận chuyển và những vật liệu tính trong chi phí chung) cần thiết cho việc hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng. Trong chi phí vật liệu đã bao gồm chi phí hao hụt vật liệu ở khâu thi công. Riêng đối với các loại cát xây dựng đã tính đến chi phí hao hụt do độ dôi của cát.

· Giá vật liệu xây dựng chọn tính trong đơn giá là giá vật liệu đến chân công trình và chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) tại thời điểm quý II/2006.
· Giá vật liệu dùng để lập dự toán được xác định theo quy định tại Thông tư liên tịch số 38/2004/TTLT-BTC-BXD ngày 26/4/2004 của Liên Bộ tài chính, Bộ xây dựng về việc hướng dẫn việc thông báo và kiểm soát giá vật liệu xây dựng (VLXD) trong lĩnh vực đầu tư xây dựng. Hang quý Liên Sở Xây dựng - Tài chính khảo sát, xác định và thông báo giá vật liệu, vật tư đến hiện trường xây lắp ở các khu vực ở các huyện, thị xã và thành phố Thanh Hoá (trường hợp cần thíêt hàng tháng Liên sở sẽ thông báo giá bổ sung và điều chỉnh giá một số loại vật liệu mới và loại vật liệu có biến động lớn) làm cơ sở xác định chi phí vật liệu trong dự toán xây dựng công trình.


Cụ thể: Chi phí vật liệu trong dự toán xây dựng công trình, hạng mục công trình bao gồm chi phí vật liệu theo đơn giá và khoản chênh lệch vật tư bù (trừ) giữa mức giá thông báo của Liên sở Xây dựng - Tài chính tại địa điểm xây dựng công trình, thời điểm lập dự toán xây dựng công trình. Khối lượng vật liệu để tính chênh lệch giá xác định theo định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng ban hành theo Quyết đinh số 24/2005/QĐ-BXD ngày 29/7/2005 của từng laọi công tác, phần chênh lệch giá được bổ sung trực tiếp vào khoản chi phí vật liệu trong dự toán xây dựng công trình.

· Những vật liệu khai thác tại chỗ như gỗ, tre, nứa, cát, sỏi,... phải đảm bảo chất lượng theo quy định được tư vấn thiết kế, giám sát thống nhất trong hồ sơ và được tính theo giá mua thực tế phù hợp với mặt bằng giá vật liệu xây dựng tại thời điểm xây dựng công trình nhưng không cao hơn mức giá thông báo cùng thời điểm của Liên sở Xây dựng - Tài chính tại địa phương.

· Những công trình, hạng mục công trình xây dựng tại những địa điểm chưa có thông báo giá của Liên Sở Xây dựng - Tài chính thì chủ đầu tư cùng đơn vị tư vấn thiết kế lập dự toán xác định phương án cung ứng vật tư, vật liệu cho công trình theo hướng dẫn tại văn bản 3323/UB-CN ngày 25/8/2004 về xử lý giá vật tư xây dựng công trình tai địa phương chưa có thông báo giá, của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá.

Những loại vật tư vật liệu phải trung chuyển bằng ô tô thì được áp dụng cước vận tải ô tô theo Quyết định số 299/2005/QĐ-UB ngày 26/01/2005 của UBND tỉnh Thanh Hoá.

Những công trình phải vận chuyển bằng khiêng vác, gánh bộ, gùi trên các khu vực không thể vận chuyển bằng phương tiện cơ giới hoặc phương tiện đường sông thì mức cước vận chuyển được tính bình quân cho tất cả các loại vật liệu xây dựng ở các địa phương trong tỉnh, không phân biệtloại hàng vận chuyển và được xác định như sau:

Vận chuyển trong điều kiện độ dốc <= 15độ, hoặc bùn nước <=20cm thì mức cước là 84.000đ/1tấn km. Nếu gặp địa hình phức tạp thì đơn giá nhân công vận chuyển được nhân các hệ số sau:

+/ Địa hình vùng cát khô
:
Hệ số 1,50

+/ Bùn nước <=30cm hoặc đồi dốc <=20độ
:
Hệ số 1,50

+/ Bùn nước <=40cm hoặc đồi dốc <=25độ
:
Hệ số 2,00

+/ Bùn nước <=50cm hoặc đồi dốc <=30độ
:
Hệ số 2,50

+/ Bùn nước <=60cm hoặc đồi dốc <=35độ
:
Hệ số 3,00

+/ Đường dốc từ 36 đến 40 độ
:
Hệ số 4,50
+/ Núi cheo leo hiểm trở có độ dốc > 40độ
:
Hệ số 6,00

Nếu vận chuyển bằng xe cải tiến, thuyền, bè, máng thì mức nước vận chuyển bộ nói trên được nhân với hệ số 0,60.

Cước xếp dỡ thủ công áp dụng khi trung chuyển vật liệu: Bốc lên ô tô, bốc xuống thuyền: 8.400đ/tấn. Bốc xuống ô tô, bốc từ tàu thuyền lên bờ 6.000đồng/tấn.


Mức cước vận chuyển, xếp dỡ trên là mức cước tối đa đã bao gồm các loại các thuế và các loại chi phí phát sinh trong quá trình vận chuyển. Cự ly vận chuyển tính bình quân gia quyền trên toàn tuyến hoặc một khoảng theo biện pháp tổ chức thi công của công trình.

· Đối với một số loại vật liệu đa dạng về phẩm cấp, chủng loại, kích cỡ trên thị trường như đá, gạch dùng để ốp lát, gỗ... thì mức giá tính trong đơn giá là giá quy ước. Khi xác định khoản chênh lệch vật liệu phải căn cứ vào quy cách, phẩm cấp cụ thể của loại vật liệu dùng cho công trình để tính toán.

· Đơn giá một số công tác xây dựng (đã ghi chú cụ thể trong tập đơn giá) chưa tính chi phí vật liệu chính, khi lập dự toán xác định chi phí vật liệu chính để bổ sung trực tiếp vào dự toán.

· Quá trình lập tổng dự toán, dự toán công trình có những loại vật liệu xây dựng chưa có trong thông báo giá vật liệu của Liên sở Xây dựng - Tài chính thì Chủ đầu tư có thể căn cứ vào giá phổ biến tại thị trường hoặc báo giá của Nhà sản xuất, Nhà cung cấp hoặc giá mà công trình khác đã sử dụng để tính toán.

2.2. Chi phí nhân công:

a/- Chi phí nhân công trong đơn giá bao gồm lương cơ bản, các khoản phụ cấp có tính chất lương và các chi phí theo chế độ đối với công nhân xây lắp mà có thể khoán trực tiếp cho người lao động để tính cho một ngày công định mức. Theo nguyên tắc này chi phí nhân công trong đơn giá xây dựng công trình được xác định như sau:


Các khoản chi phí nhân công được tính với mức lương tối thiểu là 450.000đ/tháng, cấp bậc tiền lương theo bảng lương A.1.8 - Bảng lương xây dựng cơ bản, vật liệu xây dựng, sành sứ, thuỷ tinh ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ, phụ cấp lưu động ở mức thấp nhất 20% tiền lương tối thiểu, phụ cấp không ổn định sản xuất ở mức bình quân 10%, một số khoản lương phụ (nghỉ lễ, tết, phép...) bằng 12% và một số chi phí có thể khoán trực tiếp cho người lao động tính bằng 4% so với lương cấp bậc.


Đối với các công trình được hưởng thêm các khoản lương phụ, phụ cấp lương và các chế độ chính sách khác chưa tính trong thành phần đơn giá xây dựng công trình đã nêu ở trên hoặc được hưởng; phụ cấp lưu động ở mức cao hơn 20% hay phụ cấp không ổn định sản xuất ở mức cao hơn 10% thì được bổ sung các khoản này vào chi phí nhân công trong dự toán công trình.
b/- Chi phí nhân công trong đơn giá được tính theo nhóm I - Bảng lương A.1.8 bảng lương xây dựng cơ bản, vật liệu xây dựng sành sứ, thuỷ tinh. Các loại công tác xây dựng khác mà tiền lương tính ở nhóm II, III, quy định ở bảng lương A.1.8 thì được tính chuyển đổi như sau:

· Hệ số nhóm II so với nhóm I là: 1,062.

· Hệ số nhóm III so với nhóm I là: 1,171.

· Hệ số nhóm III so với nhóm II là: 1,103.

Trong đó:

Nhóm I:

· Mộc, nề, sắt.

· Lắp ghép cấu kiện, thí nghiệm hiện trường.

· Sơn vôi và cắt lắp kính.

· Bê tông.

· Duy tu, bảo dưỡng đường băng sân bay.

· Sửa chữa cơ khí tại hiện trường.

· Công việc thủ công khác.

Nhóm II:

· Vận hành các loại máy xây dựng.

· Khảo sát, đo đạc xây dựng.

· Lắp đặt máy móc, thiết bị, đường ống.

· Bảo dưỡng máy thi công.

· Xây dựng đường giao thông.

· Lắp đặt Turbine có công suất < 25Mw;

· Gác chăn đường ngang, gác chắn cầu chung thuộc ngành đường sắt.

· Quản lý sửa chữa thường xuyên  đường bộ, đường thuỷ nội địa.

· Tuần đường, tuần cầu, tuần hầm đường sắt, đường bộ.

· Kéo phà, lắp cầu phao thủ công.

Nhóm III:

· Xây lắp đường dây điện cao thế.

· Xây lắp thiết bị trạm biến áp.

· Xây lắp cầu.

· Xây lắp công trình thuỷ.

· Xây dựng đường băng sân bay.

· Công nhân địa vật lý.

· Lắp đặt turbine có công suất >= 25Mw.

· Xây dựng công trình ngầm.

· Xây dựng công trình ngoài biển.

· Xây dựng công trình thuỷ điện, công trình đầu mối thuỷ lợi.

· Đại tu làm mới đường sắt.

* Công nhân xây lắp công trình thuỷ lợi áp dụng nhóm lương trong bảng lương A.1.8 như sau:

	TT
	Đối tượng
	Nhóm đối tượng

	1
	Đào, đắp đất thủ công thuỷ lợi: kênh mương tưới tiêu, đê sông, đê biển, kè
	I

	2
	Xây dựng các công trình trên kênh tưới, tiêu
	II

	3
	Xây dụng công trình thuỷ điện, đầu mối thuỷ lợi, cầu máng, cống dưới đê, công trình kè, mỏ hàn thuỷ;

Xây dựng xi phông, tuy nen thuỷ lợi;

Lắp đặt thiết bị cơ khí thuỷ lợi.
	II


c/- Hệ số biểu thị chi phí nhân công trong đơn giá so với lương tối thiểu của các nhóm:

· Nhãm I: 3,167

· Nhãm II: 3,363

· Nhãm III: 3,709

d/- Hệ số biểu thì phí nhân công trong đơn giá so với lương cấp bậc của các nhóm:

· Nhãm I: 1,345

· Nhãm II: 1,340

· Nhãm III: 1,332
2.3. Chi phí máy thi công:


Là chi phí sử dụng các loại máy và thiết bị bằng động cơ điện, động cơ điêzen, hơi nước... (kể cả hệ thống trang bị phục vụ cho việc sử dụng máy thi công) trực tiếp tham gia vào thi công xây dựng để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác hoặc kết cấu xây dựng. Chi phí máy thi công trong đơn giá đã bao gồm chi phí khấu hao cơ bản, chi phí khấu hao sửa chữa lớn, chi phí khác, chi phí nhiên liệu, động lực, chi phí lương thợ điều khiển, chi phí sửa chữa thường xuyên và chi phí khác của máy.

· Chi phí máy thi công trong đơn giá được tính theo Bảng giá ca máy va thiết bị thi công tỉnh Thanh Hoá ban hành kèm theo Quyết định số 2159/2006/QĐ-UBND ngày 07/08/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá;

· Chi phí nhân công thợ điều khiển máy tính với lương tối thiểu 450.000đòng/tháng.

· Trường hợp máy và thiết bị thi công làm việc trong điều kiện ở vùng nước mặn, nước lợ, vùng núi thì giá ca máy trong bảng giá này được điều chỉnh với hệ số 1,055.

Thuyết minh và quy định áp dụng
đơn giá xây dựng công trình 
phần lắp đặt

(Ban hành theo Quyết định số 2993/2006/QĐ-UBND ngày 19/10/2006

 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá)


Đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt hệ thống điện trong công trình, ống và phụ tùng, bảo ôn đường ống, phụ tùng và thiết bị, khoan khai thác nước ngầm là chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật tổng hợp bao gồm toàn bộ chi phí trực tiếp về vật liệu, nhân công và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối  lượng công tác lắp đặt như 100m ống, 1 cái tê, van, cút, 1m2 bảo ôn ống v.v... từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác lắp đặt (kể cả những chi phí cần thiết do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo thi công xây dựng liên tục, đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật).

1. Căn cứ xây dựng đơn giá:
· Luật xây dựng ngày 26/11/2003.

· Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
· Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước;

· Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 07/09/2006 của Chính phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu chung;
· Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 01/04/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình;

· Định mức dự toán xây dựng công trình: Phần lắp đặt ban hành theo Quyết định số 33/2005/QĐ-BXD ngày 04/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

· Bảng giá ca máy va thiết bị thi công tỉnh Thanh Hoá ban hành kèm theo Quyết định số 2159/2006/QĐ-UBND ngày 07/08/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá;

· Giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị đến hiện trường xây lắp thời điểm quý II/2006;
· Tài liệu hướng dẫn tính toán đơn giá xây dựng của Bộ xây dựng;
· Các văn bản khác theo quy định của Nhà nước.

2. Nội dung đơn giá:

2.1. Chi phí vật liệu:

Là chi phí các loại vật liệu chính, vật liệu phụ hoặc các bộ phận rời lẻ (không kể vật liệu phụ cần dùng cho máy móc, phương tiện vận chuyển và những vật liệu tính trong chi phí chung)cần cho việc hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt.
Chi phí vật liệu quy định trong tập đơn giá này đã bao gồm hao hụt vật liệu ở khâu thi công; riêng đối với các loại cát xây dựng đã tính chi phí hao hụt do độ dôi của cát.
Giá vật liệu chọn tính trong đơn giá là giá vật liệu đến chân công trình chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng tai thời điểm quý II/2006.
· Giá vật liệu dùng để lập dự toán được xác định theo quy định tại Thông tư liên tịch số 38/2004/TTLT-BTC-BXD ngày 26/4/2004 của Liên Bộ tài chính, Bộ xây dựng về việc hướng dẫn việc thông báo và kiểm soát giá vật liệu xây dựng (VLXD) trong lĩnh vực đầu tư xây dựng. Hang quý Liên Sở Xây dựng - Tài chính khảo sát, xác định và thông báo giá vật liệu, vật tư đến hiện trường xây lắp ở các khu vực ở các huyện, thị xã và thành phố Thanh Hoá (trường hợp cần thíêt hàng tháng Liên sở sẽ thông báo giá bổ sung và điều chỉnh giá một số loại vật liệu mới và loại vật liệu có biến động lớn) làm cơ sở xác định chi phí vật liệu trong dự toán xây dựng công trình.


Cụ thể: Chi phí vật liệu trong dự toán xây dựng công trình, hạng mục công trình bao gồm chi phí vật liệu theo đơn giá và khoản chênh lệch vật tư bù (trừ) giữa mức giá thông báo của Liên sở Xây dựng - Tài chính tại địa điểm xây dựng công trình, thời điểm lập dự toán xây dựng công trình. Khối lượng vật liệu để tính chênh lệch giá xác định theo định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt ban hành theo Quyết định số 33/2005/QĐ-BXD ngày 04/10/2005 của từng loại công tác, phần chênh lệch giá được bổ sung trực tiếp vào khoản chi phí vật liệu trong dự toán xây dựng công trình.

· Những vật liệu khai thác tại chỗ như gỗ, tre, nứa, cát, sỏi,... phải đảm bảo chất lượng theo quy định được tư vấn thiết kế, giám sát thống nhất trong hồ sơ và được tính theo giá mua thực tế phù hợp với mặt bằng giá vật liệu xây dựng tại thời điểm xây dựng công trình nhưng không cao hơn mức giá thông báo cùng thời điểm của Liên sở Xây dựng - Tài chính tại địa phương.

· Những công trình, hạng mục công trình xây dựng tại những địa điểm chưa có thông báo giá của Liên Sở Xây dựng - Tài chính thì chủ đầu tư cùng đơn vị tư vấn thiết kế lập dự toán xác định phương án cung ứng vật tư, vật liệu cho công trình theo hướng dẫn tại văn bản 3323/UB-CN ngày 25/8/2004 về xử lý giá vật tư xây dựng công trình tai địa phương chưa có thông báo giá, của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá.

Những loại vật tư vật liệu phải trung chuyển bằng ô tô thì được áp dụng cước vận tải ô tô theo Quyết định số 299/2005/QĐ-UB ngày 26/01/2005 của UBND tỉnh Thanh Hoá.

Những công trình phải vận chuyển bằng khiêng vác, gánh bộ, gùi trên các khu vực không thể vận chuyển bằng phương tiện cơ giới hoặc phương tiện đường sông thì mức cước vận chuyển được tính bình quân cho tất cả các loại vật liệu xây dựng ở các địa phương trong tỉnh, không phân biệtloại hàng vận chuyển và được xác định như sau:

Vận chuyển trong điều kiện độ dốc <= 15độ, hoặc bùn nước <=20cm thì mức cước là 84.000đ/1tấn km. Nếu gặp địa hình phức tạp thì đơn giá nhân công vận chuyển được nhân các hệ số sau:

+/ Địa hình vùng cát khô
:
Hệ số 1,50

+/ Bùn nước <=30cm hoặc đồi dốc <=20độ
:
Hệ số 1,50

+/ Bùn nước <=40cm hoặc đồi dốc <=25độ
:
Hệ số 2,00

+/ Bùn nước <=50cm hoặc đồi dốc <=30độ
:
Hệ số 2,50

+/ Bùn nước <=60cm hoặc đồi dốc <=35độ
:
Hệ số 3,00

+/ Đường dốc từ 36 đến 40 độ
:
Hệ số 4,50

+/ Núi cheo leo hiểm trở có độ dốc > 40độ
:
Hệ số 6,00


Nếu vận chuyển bằng xe cải tiến, thuyền, bè, máng thì mức nước vận chuyển bộ nói trên được nhân với hệ số 0,60.


Cước xếp dỡ thủ công áp dụng khi trung chuyển vật liệu: Bốc lên ô tô, bốc xuống thuyền: 8.400đ/tấn. Bốc xuống ô tô, bốc từ tàu thuyền lên bờ 6.000đồng/tấn.


Mức cước vận chuyển, xếp dỡ trên là mức cước tối đa đã bao gồm các loại các thuế và các loại chi phí phát sinh trong quá trình vận chuyển. Cự ly vận chuyển tính bình quân gia quyền trên toàn tuyến hoặc một khoảng theo biện pháp tổ chức thi công của công trình.

· Đối với một số loại vật liệu đa dạng về phẩm cấp, chủng loại, kích cỡ trên thị trường như đá, gạch dùng để ốp lát, gỗ... thì mức giá tính trong đơn giá là giá quy ước. Khi xác định khoản chênh lệch vật liệu phải căn cứ vào quy cách, phẩm cấp cụ thể của loại vật liệu dùng cho công trình để tính toán.

· Đơn giá một số công tác xây dựng (đã ghi chú cụ thể trong tập đơn giá) chưa tính chi phí vật liệu chính, khi lập dự toán xác định chi phí vật liệu chính để bổ sung trực tiếp vào dự toán.

· Quá trình lập tổng dự toán, dự toán công trình có những loại vật liệu xây dựng chưa có trong thông báo giá vật liệu của Liên sở Xây dựng - Tài chính thì Chủ đầu tư có thể căn cứ vào giá phổ biến tại thị trường hoặc báo giá của Nhà sản xuất, Nhà cung cấp hoặc giá mà công trình khác đã sử dụng để tính toán.
2.2. Chi phí nhân công:

a/- Chi phí nhân công trong đơn giá bao gồm lương cơ bản, các khoản phụ cấp có tính chất lương và các chi phí theo chế độ đối với công nhân xây lắp mà có thể khoán trực tiếp cho người lao động để tính cho một ngày công định mức. Theo nguyên tắc này chi phí nhân công trong đơn giá xây dựng công trình được xác định như sau:


Các khoản chi phí nhân công được tính với mức lương tối thiểu là 450.000đ/tháng, cấp bậc tiền lương theo bảng lương A.1.8 - Bảng lương xây dựng cơ bản, vật liệu xây dựng, sành sứ, thuỷ tinh ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ, phụ cấp lưu động ở mức thấp nhất 20% tiền lương tối thiểu, phụ cấp không ổn định sản xuất ở mức bình quân 10%, một số khoản lương phụ (nghỉ lễ, tết, phép...) bằng 12% và một số chi phí có thể khoán trực tiếp cho người lao động tính bằng 4% so với lương cấp bậc.


Đối với các công trình được hưởng thêm các khoản lương phụ, phụ cấp lương và các chế độ chính sách khác chưa tính trong thành phần đơn giá xây dựng công trình đã nêu ở trên hoặc được hưởng; phụ cấp lưu động ở mức cao hơn 20% hay phụ cấp không ổn định sản xuất ở mức cao hơn 10% thì được bổ sung các khoản này vào chi phí nhân công trong dự toán công trình.

b/- Chi phí nhân công trong đơn giá được tính theo nhóm I - Bảng lương A.1.8 bảng lương xây dựng cơ bản, vật liệu xây dựng sành sứ, thuỷ tinh. Các loại công tác xây dựng khác mà tiền lương tính ở nhóm II, III, quy định ở bảng lương A.1.8 thì được tính chuyển đổi như sau:

· Hệ số nhóm II so với nhóm I là: 1,062.

· Hệ số nhóm III so với nhóm I là: 1,171.

· Hệ số nhóm III so với nhóm II là: 1,103.

Trong đó:

Nhóm I:

· Mộc, nề, sắt.

· Lắp ghép cấu kiện, thí nghiệm hiện trường.

· Sơn vôi và cắt lắp kính.

· Bê tông.

· Duy tu, bảo dưỡng đường băng sân bay.

· Sửa chữa cơ khí tại hiện trường.

· Công việc thủ công khác.

Nhóm II:

· Vận hành các loại máy xây dựng.

· Khảo sát, đo đạc xây dựng.

· Lắp đặt máy móc, thiết bị, đường ống.

· Bảo dưỡng máy thi công.

· Xây dựng đường giao thông.

· Lắp đặt Turbine có công suất < 25Mw;

· Gác chăn đường ngang, gác chắn cầu chung thuộc ngành đường sắt.

· Quản lý sửa chữa thường xuyên  đường bộ, đường thuỷ nội địa.

· Tuần đường, tuần cầu, tuần hầm đường sắt, đường bộ.

· Kéo phà, lắp cầu phao thủ công.

Nhóm III:

· Xây lắp đường dây điện cao thế.

· Xây lắp thiết bị trạm biến áp.

· Xây lắp cầu.

· Xây lắp công trình thuỷ.

· Xây dựng đường băng sân bay.

· Công nhân địa vật lý.

· Lắp đặt turbine có công suất >= 25Mw.

· Xây dựng công trình ngầm.

· Xây dựng công trình ngoài biển.

· Xây dựng công trình thuỷ điện, công trình đầu mối thuỷ lợi.

· Đại tu làm mới đường sắt.

2.3. Chi phí ca máy:


Là chi phí sử dụng các loại máy và thiết bị bằng động cơ điện, động cơ điêzen, hơi nước... (kể cả hệ thống trang bị phục vụ cho việc sử dụng máy thi công) trực tiếp tham gia vào thi công xây dựng để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác hoặc kết cấu xây dựng. Chi phí máy thi công trong đơn giá đã bao gồm chi phí khấu hao cơ bản, chi phí khấu hao sửa chữa lớn, chi phí khác, chi phí nhiên liệu, động lực, chi phí lương thợ điều khiển, chi phí sửa chữa thường xuyên và chi phí khác của máy.

· Chi phí máy thi công trong đơn giá được tính theo Bảng giá ca máy va thiết bị thi công tỉnh Thanh Hoá ban hành kèm theo Quyết định số 2159/2006/QĐ-UBND ngày 07/08/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá;

· Chi phí nhân công thợ điều khiển máy tính với lương tối thiểu 450.000đòng/tháng.

· Trường hợp máy và thiết bị thi công làm việc trong điều kiện ở vùng nước mặn, nước lợ, vùng núi thì giá ca máy trong bảng giá này được điều chỉnh với hệ số 1,055.

Thuyết minh và quy định áp dụng
đơn giá xây dựng công trình - phần khảo sát xây dựng

(Ban hành theo Quyết định số 2994/2006/QĐ-UBND ngày 19/10/2006

 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá)


Đơn giá khảo sát xây dựng (sau đây gọi tắt là đơn giá khảo sát) là chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật tổng hợp xác định các chi phí xã hội cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng khảo sát (1m khoan, 1 ha đo vẽ bản đồ, 1 thí nghiệm...) theo đúng yêu cầu kỹ thuật, quy trình, quy phạm.

I. Cơ sở xây dựng đơn giá XD công trình - phần khảo sát XD:
· Luật xây dựng ngày 26/11/2003.

· Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
· Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước;

· Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 07/09/2006 của Chính phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu chung;
· Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 01/04/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình;

· Định mức dự toán xây dựng công trình - phần khảo sát xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 28/2005/QĐ-BXD ngày 10/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
· Thông tư số 14/2005/TT-BXD ngày 10/08/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng;
· Bảng giá ca máy va thiết bị thi công tỉnh Thanh Hoá ban hành kèm theo Quyết định số 2159/2006/QĐ-UBND ngày 07/08/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá;

· Giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị đến hiện trường xây lắp thời điểm quý II/2006;
· Tài liệu hướng dẫn tính toán đơn giá xây dựng của Bộ xây dựng;
· Các văn bản khác theo quy định của Nhà nước.

II. Nội dung đơn giá khảo sát xây dựng:
1. Đơn giá xây dựng công trình - phần khảo sát xây dựng (sau đây gọi tắt là đơn giá khảo sát) là biểu hiện bằng tiền của chi phí xã hội cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác khảo sát (1m khoan, 1 ha đo vẽ bản đồ, 1 mẫu thí nghiệm...) theo đúng yêu cầu kỹ thuật, quy trình, quy phạm đảm bảo chất lượng đề ra trong khảo sát xây dựng trong khảo sát xây dựng do Nhà nước ban hành.
2. Đơn giá của từng công việc khảo sát bao gồm:

2.1. Chi phí trực tiếp: Là những chi phí liên quan trực tiếp đến việc thực hiện công tác khảo sát như: Chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí sử dụng máy (thiết bị).
a. Chi phí vật liệu: Bao gồm chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ, vật liệu luân chuyển (gỗ chống, chèn, ống chống...).

· Giá vật liệu xây dựng tính trong đơn giá là giá đến chân công trình và chưa bao gồm khoản thuế giá trị gia tăng tại thời điểm quý II/2006.
b. Chi phí nhân công: Là toàn bộ chi phí nhân công trực tiếp thực hiện công tác khảo sát (kể cả chi phí tiền lương thợ điều khiển máy) bao gồm:

· Lương chính, lương phụ, phụ cấp lương.

· Một số chi phí có thể khoán trực tiếp cho người lao động.

Chi phí nhân công trong đơn giá được tính với mức lương tối thiểu 450.000đ/tháng, Cấp bậc tiền lương theo lương A.1.8 - nhóm II (ban hành theo Nghị định số 205/2004/CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ).

· Phụ cấp lưu động: 20% lương tối thiểu.

· Phụ cấp không ổn định sản xuất: 15% lương cấp bậc.
· Một số khoản lương phụ: 12% (nghỉ lễ, tết, phép...)

· Một số chi phí có thể khoán trực tiếp cho người lao động: 4% tiền lương cấp bậc.
Ngày công lao động tính trong tháng là 26 ngày.
c. Chi phí sử dụng máy: Bao gồm chi phí khấu hao, bảo dưỡng, sửa chữa máy, chi phí nhiên liệu, năng lượng, chi phí khác của máy. Trong chi phí sử dụng máy không bao gồm chi phí nhân công điều khiển máy vì khoản chi phí này đã được tính trong đơn giá khảo sát. Chi phí máy thi công tính theo Bảng ca máy và thiết bị thi công ban hành kèm theo Quyết định số 2159/2006/QĐ-UBND ngày 07/08/2006 của UBND tỉnh Thanh Hoá.
2.2. Chi phí chung:

Chi phí chung được tính bằng 70% chi phí nhân công trong đơn giá.

2.3. Thu nhập chịu thuế tính trước:


Theo quy định hiện hành tính bằng 6% giá thành khảo sát.


Trong tập đơn giá này mới tính chi phí trực tiếp thực hiện công tác khảo sát (chi phí vật liệu, chi phí nhân công và chi phí sử dụng máy, thiết bị). Khi lập dự toán khảo sát xây dựng theo Thông tư số 14/2005/TT-BXD ngày 10/8/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.

